MÔN VẬT LÍ

NHỮNG VẤN ĐỀ CỤ THỂ CỦA MÔN VẬT LÍ

1. Đổi mới phương pháp dạy học và đổi mới kiểm tra, đánh giá

a) Đổi mới phương pháp dạy học:

- Phát huy tính tích cực, hứng thú trong học tập của học sinh và vai trò chủ đạo của giáo viên;

- Thiết kế bài giảng khoa học, sắp xếp hợp lý hoạt động của giáo viên và học sinh, thiết kế hệ thống câu hỏi hợp lý, tập trung vào trọng tâm, tránh nặng nề quá tải (nhất là đối với các bài dài, bài khó, nhiều kiến thức mới); bồi dưỡng năng lực độc lập suy nghĩ, vận dụng sáng tạo kiến thức đã học, tránh thiên về ghi nhớ máy móc, không nắm vững bản chất; tích hợp lồng ghép những nội dung giáo dục khác (giáo dục bảo vệ môi trường, giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả...) trong một số bài giảng một cách hợp lý, gây hứng thú cho HS trong quá trình tiếp thu kiến thức, kỹ năng.  

- Tăng cường tập huấn nâng cao năng lực sử dụng thiết bị thí nghiệm biểu diễn và thí nghiệm thực hành. Sử dụng tối đa và có hiệu quả các thiết bị dạy học và phòng học bộ môn. Tổ chức sinh hoạt chuyên đề sử dụng thiết bị dạy học, khuyến khích tự làm đồ dùng dạy học, cải tiến phương án thí nghiệm phù hợp với từng bài học;

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học, khuyến khích sử dụng hợp lý các phần mềm, thí nghiệm mô phỏng, tư liệu thiết bị dạy học điện tử, sử dụng các phương tiện nghe nhìn, thực hiện đầy đủ thí nghiệm, thực hành, tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường, liên hệ thực tế trong giảng dạy phù hợp với nội dung từng bài học;

- Sử dụng ngôn ngữ chuẩn xác, trong sáng, sinh động, dễ hiểu, tác phong thân thiện, coi trọng việc khuyến khích động viên học sinh học tập, tổ chức hợp lý cho học sinh làm việc cá nhân và theo nhóm;

- Dạy học sát đối tượng, coi trọng bồi dưỡng học sinh khá giỏi và giúp đỡ học sinh học lực yếu kém.

- Tăng cường chỉ đạo đổi mới PPDH thông qua công tác bồi dưỡng giáo viên và thông qua việc dự giờ thăm lớp của giáo viên, tổ chức rút kinh nghiệm giảng dạy ở tổ chuyên môn, hội thảo cấp trường, cụm trường, địa phương, hội thi giáo viên giỏi các cấp.

b) Đổi mới kiểm tra, đánh giá:

- Đánh giá sát đúng trình độ học sinh với thái độ khách quan, công minh và hướng dẫn học sinh tự đánh giá năng lực của mình.

- Trong quá trình dạy học, cần kết hợp một cách hợp lý hình thức tự luận với hình thức trắc nghiệm khách quan trong kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh, chuẩn bị tốt cho việc đổi mới các kỳ thi theo chủ trương của Bộ Giáo dục và Đào tạo.


- Thực hiện đúng quy định của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS, học sinh THPT do Bộ GDĐT ban hành, đủ số lần kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kỳ, kiểm tra học kỳ cả lý thuyết và thực hành.


- Trong quá trình dạy học, cần hạn chế ghi nhớ máy móc, học thuộc nhưng không nắm vững kiến thức, kỹ năng môn học.


- Các bài thực hành trong chương trình, học sinh đều phải thực hiện và viết báo cáo. Trong mỗi học kì, chỉ đánh giá tối đa 1 bài thực hành tính điểm hệ số 2. Việc chọn các bài thực hành để đánh giá tính điểm hệ số 2 là do tổ chuyên môn quy định. Các bài thực hành khác có thể đánh giá cho điểm tính hệ số 1. 

- Đánh giá bài thực hành của học sinh bao gồm 2 phần:

+ Phần đánh giá kỹ năng thực hành, kết quả thực hành;

+ Phần đánh giá báo cáo thực hành.  

Điểm của bài thực hành bằng trung bình cộng điểm của hai phần trên.

2. Hướng dẫn xây dựng PPCT

Căn cứ vào kế hoạch giáo dục và KPPCT để xây dựng phân phối chương trình cho môn học:

a) Đảm bảo số tiết tối thiểu trong khung phân phối chương trình để lập kế hoạch dạy học cho hợp lý; thống nhất hoàn thành chương trình theo đúng thời gian cho mỗi học kỳ và cả năm học;

b) Sắp xếp các tiết thực hành một cách hợp lý để sử dụng tối đa các trang thiết bị dạy học, phòng học bộ môn, phòng thí nghiệm.

c) Bám sát nội dung chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình môn học và sử dụng SGK một cách hợp lý.

3. Lưu ý:
 Bài 36: “Năng lượng liên kết hạt nhân” môn Vật lí lớp 12 theo chương trình Chuẩn, giáo viên cần bổ sung nội dung phát biểu các định luật bảo toàn số khối, điện tích, động lượng và năng lượng toàn phần trong phản ứng hạt nhân.

 4. Những quy định chi tiết:
- Căn cứ vào đội ngũ giáo viên bộ môn, điều kiện cơ sở vật chất và khung phân phối chương trình để lập kế hoạch giảng dạy cho hợp lí, đảm bảo số tiết học của từng trương, từng học kì và cả năm học.
 – Sắp xếp thời khoá biểu hợp lí để đảm bảo sử dụng tối đa các trang thiết bị dạy học,phòng học bộ môn, phòng thí nghiệm.

 – tuỳ theo điều kiện của từng trường, các tiết thực hành có thể bố trí thực hiện trong thời gian học chương tiếp theo hoặc cuối học kì.

- Các bài thực hành trong trương trình, học sinh đều phải viết báo cáo. Đánh giá báo cáo thực hành bằng cách chấm điểm và được quy định hệ số như sau:
 - Đối với những học kì có 2 tiết / tuần, nếu trong học kì có từ 1 bài thực hành trở lên thì lấy điểm tối thiểu một bài thực hành để tính điểm hệ số 2.
 - Đối với học kì có 3 tiết / tuần, nếu trong học kì có từ 1 bài thực hành trở lên thì lấy điểm một bài ( Cho học kì chỉ có 1 bài thực hành) và lấy điểm tối thiểu 2 bài ( cho học kì có từ 2 bài thực hành trở lên ) để tính hệ số 2.

 
Việc chọn các bài thực hành để đánh giá cho điểm hệ số 2 là do tổ chuyên môn quy định.

phân phối chương trình chi tiết
Lớp 10

Cả năm : 37 tuần (70 tiết)
Học kì I : 19 tuần (36 tiết)
Học kì II: 18 tuần (34 tiết)
	học kì I



	Chương I
	               động học chất điểm.



	Tiết
	                            Nôi dung

	1
	Chuyển động cơ.

	2
	Chuyển động thẳng đều

	3
	Bài tập.

	
	Chủ đề 1: Chuyển động thẳng biến đổi đều

	4;5;6;7;8
	Chuyển động thẳng biến đổi đều.

	9;10
	Chuyển động tròn đều

	11
	Công thức cộng vận tốc.

	12
	Sai số của phép đo các đại lượng vật lí.

	13;14:
	Thực hành : Khảo sát chuyển động rơi tự do. Xác định gia tốc rơi tự do.

	15
	Tổnghợp và phân tích lực. 

	16,17
	Ba định luật Niu- tơn

	18
	Bài tập

	19
	Kiểm tra

	
	Chủ đề 2: Các lực cơ học

	20,21,22,23
	Các lực cơ học

	24
	Bài toán về chuyển động ném ngang 

	25,26
	Thực hành xác định hệ số ma sát trượt

	
	Chủ đề 3: Cân bằng của vật rắn

	27,28,29,30,31
	Cân bằng của vật rắn

	
	Chủ đề 4: Chuyển động của vật rắn

	32,33,34
	Chuyển động của vật rắn

	35
	Ôn tập

	36
	KiÓm tra HKI

	37,38
	Bảo toàn động lượng

	39,40
	Công và công suất

	
	Chủ đề 5: Bảo toàn cơ năng

	41,42,43,44,45,46
	Bảo toàn cơ năng

	
	Chủ đề 6: Chất khí

	47,48,49,50,51
	Chất khí

	52
	 Ôn tập

	53
	KiÓm tra

	
	Chủ đề 7: Cơ sở của nhiệt động lực học

	54,55,56,57
	Cơ sở của nhiệt động lực học

	
	Chủ đề 8: Chất rắn

	58,59,60
	Chất rắn 

	
	Chủ đề 9: Chất lỏng và sự chuyển thể

	61,62,63,64,65,66
	Chất lỏng và sự chuyển thể

	67,68
	Thực hành xác định hệ số căng bề mặt

	69
	Ôn tập

	70
	Kiểm tra HKII


Lớp 11
Cả năm : 70 tiết / 37 tuần.

Học kì I : 36 tiết / 19 tuần.

Học kì II: 34 tiết/ 18 tuần.

	Học kì I

	
	Chủ đề 1: Điện tích - ĐiÖn trường

	1,2,3,4,5,6
	 ĐiÖn tÝch – Điện trường

	7
	Công của lực điện

	8
	Điện thế - Hiệu điện thế

	9
	Tụ điện

	10
	Bài tập

	
	Chủ đề 2: Nguồn điện – Điện năng

	11,12,13,14,15
	Nguồn điện – Điện năng

	16
	Kiểm tra

	
	Chủ đề 3: Định luật Ôm cho toàn mạch

	17,18,19,20,21,22
	Định luật Ôm cho toàn mạch

	23,24
	Thực hành Pin điện hóa

	
	Chủ đề 4: Dòng điện trong các môi trường

	25,26,27,28,29,30,31,32
	Dòng điện trong các môi trường

	33,34
	Thực hành khảo sát tranzito 

	35 
	Ôn tâp

	36
	Kiểm tra học kì I

	
	Chủ đề 5: Từ trường và lực từ

	37,38,39,40,41,42,43
	Từ trường và lực từ

	
	Chủ đề 6: Cảm ứng điện từ

	44,45,46,47,48,49
	Cảm ứng điện từ

	50
	Kiểm tra

	
	Chủ đề 7: Khúc xạ ánh sáng và ứng dụng

	51,52,53,54
	Khúc xạ ánh sáng và ứng dụng

	55
	Lăng kính

	56,57,58,59
	Thấu kính mỏng

	60,61
	Mắt

	
	Chủ đề 8: Các loại kính quang học

	62,63,64,65,66
	Các loại kính quang học

	67,68
	Thực hành thấu kính phân kì

	69
	Ôn tập

	70
	Kiểm tra học kì II


Líp 12

Cả năm:  70 tiết / 37 tuần.

Học kì I   35 tiết / 19 tuần.

Học kì II  35 tiết / 18 tuần.

	Học kì I

	
	Chủ đề 1:Dao động điều hòa và ứng dụng

	1,2,3,4,5,6
	 Dao động điều hòa

	7
	Dao động không điều hòa

	8
	Tổng hợp dao động

	9
	Bài tập

	10,11
	Thực hành con lắc đơn

	12
	Sóng cơ và sự truyền sóng cơ

	
	Chủ đề 2: Giao thoa sóng và sóng dừng

	13,14,15,16
	Giao thoa sóng

	
	Chủ đề 3: Sóng âm

	17,18,19
	Sóng âm

	20
	Kiểm tra

	21
	Đại cương về dòng điện xoay chiều

	
	Chủ đề 4: Các mạch điện xoay chiều

	22,23,24,25,26,27
	Dòng điện trong các môi trường

	
	Chủ đề 5: Các máy điện xoay chiều

	28,29,30,31
	Các máy điện xoay chiều

	32,33
	Thực hành mạch R,L,C nối tiếp

	34
	Ôn tập

	35
	Kiểm tra học kì I

	
	Chủ đề 6: Dao động và sóng điện từ

	36,37,38,39,40
	Dao động và sóng điện từ

	41
	Tán sắc ánh sáng

	42,43
	Dao thoa ánh sáng

	
	Chủ đề 7: Các quang phổ và các bức xạ

	44,45,46,47
	Các quang phổ và các bức xạ

	48,49
	Thực hành đo bước sóng ánh sáng

	50
	Kiểm tra

	
	Chủ đề 8: Các hiện tượng lượng tử của ánh sáng

	51,52,53,54
	Lượng tử ánh sáng

	55,56
	Mẫu nguyên tử Bo

	57
	Sơ lược về laze

	58
	Tính chất và cấu tạo hạt nhân

	59,60
	Phản ứng hạt nhân

	61
	Bài tập

	
	Chủ đề 9: Các phản ứng hạt nhân tỏa năng lượng

	62,63,64,65,66,67
	Các phản ứng hạt nhân tỏa năng lượng

	68,69
	Ôn tập

	70
	Kiểm tra học kì II
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